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Đặt vấn đề

Ngày nay, ung thư cổ tử cung (CTC) xếp thứ hai 

trong số các ung thư của phụ nữ trên thế giới[6]. 

Ung thư CTC hiện là mối quan tâm đặc biệt 

của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân vì đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong 

hàng đầu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở các nước đang 

phát triển[8]. 

Cho đến nay, HPV được xác định là nguyên nhân hàng 

đầu gây ra ung thư cổ tử cung[5] vì ADN của vi rút hiện 

diện trong 99,7-100% các mẫu mô cổ tử cung ung 

thư. Tuy nhiên, 80% các ca HPV dương tính tự sạch 

nhiễm[2]. Các yếu tố liên quan góp phần không nhỏ làm 

tăng khả năng tồn tại lâu dài tình trạng nhiễm HPV đặc 

biệt là các týp nguy cơ cao để tạo ra sang thương cổ tử 

cung ở nhiều mức độ khác nhau và cuối cùng là ung thư 

CTC xảy ra 20% các trường hợp. Tại Việt Nam chưa có 

nhiều công trình nghiên cứu về HPV. Tỉ lệ nhiễm HPV 

của phụ nữ tại TP HCM là bao nhiêu? Phân bố các týp 

HPV ra sao? Đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ và cũng 

là lý do khiến chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: 

“Xác định tỉ lệ nhiễm Human Papillomavirus 

và các yếu tố liên quan của phụ nữ trong độ 

tuổi từ 18-69 tại TP HCM” nhằm đạt các mục 

tiêu sau:

 Xác định tỉ suất hiện mắc và sự phân bố các týp HPV 

ở phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 69 tại TP HCM.

 Xác định mối liên quan giữa nhiễm HPV với các yếu 

tố như: tuổi của phụ nữ, tuổi giao hợp lần đầu, số 

bạn tình, tình trạng hút thuốc lá và việc sử dụng bao 

cao su.

Đối tượng và
phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang với cách chọn mẫu cụm 

ngẫu nhiên phân bố tỉ lệ với độ lớn dân số (PPS: 

Probability proportional to size). Cỡ mẫu được tính theo 

công thức ước lượng một tỉ lệ với độ chính xác mong 

muốn d=3,5% và hiệu ứng thiết kế là 2. Chúng tôi chọn 

được 1550 phụ nữ đã có quan hệ tình dục trong độ 

tuổi từ 18-69 đang sinh sống tại các quận huyện của 

TPHCM đồng ý tham gia nghiên cứu, có trạng thái tinh 

thần và sức khỏe cho phép tiến hành cuộc phỏng vấn.
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Loại ra khỏi nghiên cứu những đối tượng có một trong 

các tiêu chuẩn sau: từ chối tham gia trong bất kỳ giai 

đoạn nào của quá trình thu thập số liệu, đang mang thai, 

đang có bệnh lý cấp cứu hoặc đang ra máu âm đạo, đang 

đặt thuốc âm đạo, đang viêm cấp âm đạo CTC...

Các đối tượng thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được giải thích rõ 

mục tiêu nghiên cứu và ký tên vào bảng đồng thuận tham 

gia nghiên cứu. Sau đó được phỏng vấn qua bảng thu 

thập số liệu và khám phụ khoa cho chẩn đoán lâm sàng 

và phết CTC lấy mẫu làm xét nghiệm PCR ADN HPV. Số 

liệu được nhập và quản lý bằng phần mềm Epidata phiên 

bản 3.1 và phân tích bằng phần mềm STATA 10.0.

Kết quả và bàn luận

Trong thời gian 9 tháng từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 

1 năm 2009 tiến hành nghiên cứu, chúng tôi thu được 

các kết quả sau.

Tỉ lệ nhiễm HPV (biểu đồ 1)

Tỉ lệ HPV dương tính trong cộng đồng TP HCM là 10,84%. 

Nhiễm đơn týp chiếm 69,6% (117/168), nhiễm 2 týp 

26,19% (44/168) và nhiễm 3 týp chiếm tỉ lệ thấp nhất 

4,17% (7/168), Tính trong toàn bộ mẫu thì tỉ lệ nhiễm 

HPV nguy cơ cao là 9,1% (141/1.550), nguy cơ thấp là 

1,74 % (27/1.550). Nếu tính riêng trong nhóm dương tính 

với HPV thì týp nguy cơ cao chiếm 83,93% (141/168), và 

nhóm nguy cơ thấp chiếm 16,07% (27/168).

Tỉ lệ nhiễm HPV là 10,84% trong đó đa số nhiễm các 

týp nguy cơ cao (9,1%) và phần nhỏ nhiễm các týp 

nguy cơ thấp (1,74%). Tỉ lệ này tương tự với kết quả 

của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu[1] (10,9%) và hơi thấp 

hơn nghiên cứu của Vũ Thị Nhung[3] (12%) tại TP Hồ 

chí Minh. So sánh với tỉ suất hiện mắc HPV trên thế 

giới, theo một phân tích gộp của tác giả De Sanjoes[4] 

và cộng sự năm 2007 đưa ra kết quả khoảng 10%. Vậy 

tình hình nhiễm HPV của phụ nữ tại TP HCM cũng 

tương tự như trên thế giới.

Các týp HPV định danh được 
trong nghiên cứu (biểu đồ 2) 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện được 

17 týp trong số 24 týp có thể định danh được của kỹ 

thuật PCR. 

Trong các týp HPV thuộc nhóm nguy cơ cao, týp 16 

chiếm tỉ lệ cao nhất 55,95% (94/168), thứ hai là týp 18 

chiếm 38,1% (64/168), kế đến týp 58 chiếm 11,13% 

(19/168), các týp khác chiếm tỉ lệ thấp. Trong các týp 

thuộc nhóm nguy cơ thấp thì đứng đầu là týp 11 (4,76%), 

kế tiếp là týp 6 (3,57%), các týp khác tỉ lệ khá thấp.

Sự phân bố các týp của chúng tôi phù hợp với các nghiên 

cứu trên thế giới như của Munoz và cộng sự năm 2003 

về thứ tự xuất hiện của các týp 16, 18, 58 [9].

Mối liên quan giữa nhiễm HPV 
và tuổi của các đối tượng 
nghiên cứu (biểu đồ 3)

Tỉ lệ nhiễm HPV cao nhất trong nhóm tuổi 60-69 tuổi 

chiếm 15,38%, kế đó là nhóm 18-29 tuổi và nhóm từ 

40-49 tuổi khoảng 13,57%. Sự khác biệt có ý nghĩa về 

phương diện thống kê với p<0,05 (p=0,04).

Kết quả này tương tự với kết luận của Vũ thị Nhung[3] 

tỉ lệ nhiễm HPV ở nhóm tuổi <30 tuổi thấp hơn tuổi từ 

30 tuổi trở lên. Tuy nhiên, có khác biệt với nghiên cứu 

Scheurer tỉ lệ nhiễm HPV cao nhất trong khoảng từ 15 

đến 25, sau đó giảm dần và ổn định sau 40 tuổi và tăng 

trở lại vào giai đoạn quanh mãn kinh và hậu mãn kinh[10].
Biểu đồ 1: Tỉ lệ nhiễm HPV ở phụ nữ trong độ 
tuổi 18-69 tại TP HCM
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Bảng 1: So sánh sự phân bố các týp HPV qua 
các nghiên cứu

Tác giả Tỉ lệ % các týp HPV

16 18 58 6 11

Munoz và cs 

(2003)[9]

53,5 7,2 2,2

Vũ Thị Nhung 

(2006)[3]

13,34 52,23 22,23 5

Tác giả và cs 

(2009)

55,95 36,11 11,31 3,57 4,76

Biểu đồ 3: Tỉ lệ nhiễm HPV phân bố theo từng 
nhóm tuổi

Biểu đồ 2: Phân bố các týp HPV ở phụ nữ TPHCM.

Bảng 2: Mối liên quan giữa nhiễm HPV và tình trạng hút thuốc lá

Hút thuốc HPV 

dương tính

HPV 

âm tính

Tổng(%) OR

(KTC 95%)

Giá trị p

Tần số % Tần số %

Vợ hoặc cả 2 hút 6 30 14 70 20 (100) 3,5 (1,5-9,6) 0,01

Chỉ chồng hút 91 10,52 774 89,48 865 (100) 0,98 (0,7-1,3) 0,92

Cả 2 không hút 71 10,68 594 89,32 665 (100) 1

Tổng 168 1.382 1.550

χ2(2) = 7,7  P = 0,02

Mối liên quan giữa nhiễm HPV và tình trạng hút thuốc lá
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Bảng 3: Mối liên quan giữa nhiễm HPV và việc sử dụng BCS

Bao cao su HPV

dương tính

HPV

âm tính

Tổng % OR

 (KTC 95%)

Giá trị p

Tần số % Tần số %

Thường xuyên 10 5,32 178 94,68 188 (100) 1

Không thường 21 11,8 157 88,2 178 (100) 2,38 (1,1-5,2) 0,03

Không dùng 137 11,57 1.047 88,43 1.184 (100) 2,32(1,2- 4,5) 0,01

Tổng 168 1.382 1.550

Chỉ có 12% phụ nữ sử dụng bao cao su thường xuyên 

trong cuộc sống sinh hoạt tình dục còn đa số không dùng 

(76,39%). Điều này cho thấy biện pháp ngừa thai hữu ích 

này chưa thực sự phổ biến trong dân số phụ nữ TPHCM. 

Tỉ lệ nhiễm HPV ở những phụ nữ dùng bao cao su thường 

xuyên rất thấp (khoảng 5%) so với nhóm phụ nữ không 

sử dụng chiếm tỉ lệ cao gấp 3 lần (khoảng 12%). Điều 

này phù hợp với thử nghiệm lâm sàng có đối chứng tại 

Hà Lan[7] cho kết quả tỉ lệ sạch nhiễm HPV tích lũy trong 

2 năm tương ứng ở 2 nhóm có và không sử dụng BCS 

là 4%, 23%. Vậy sử dụng BCS làm tăng sự sạch nhiễm 

của HPV, giảm tỉ lệ nhiễm HPV tại CTC.

Phân tích hồi quy đa biến
Mô hình hồi quy đa biến các biến số tuổi, hút thuốc lá, dùng bao cao su có kết quả như sau:

Yếu tốâ OR* KTC 95% Giá trị p

Tuổi 0,96 0,8-1,13 P = 0,56

Sử dụng bao cao su

Thường xuyên 1

Không thường 2,27 1,03-4,98 P = 0,04

Không dùng 2,29 1,17-4,46 P = 0,01

Hút thuốc

Cả 2 không hút 1

Chồng hút 0,95 0,68-1,33 P = 0,7

Vợ/ cả 2 hút 3,2 1,18-8,41 P = 0,02

OR *: OR được hiệu chỉnh. Kiểm định mô hình với Hosmer & Lemeshow, ÷2(6)=15,84 với p= 0,01  

Khi đưa vào phân tích đa biến, kết quả cho thấy 

 Tuổi không còn liên quan có ý nghĩa thống kê với tình 

trạng nhiễm HPV với p=0,56.   

 Hút thuốc chủ động OR=3,2 và p=0,02; nghĩa là nếu 

bản thân người phụ nữ hút thuốc thì  nguy cơ nhiễm 

HPV tăng gấp 3 lần so với đối tượng không hút. 

Bảng 4: Phân tích hồi quy đa biến

Mối liên quan giữa nhiễm HPV và sử dụng bao cao su

30% phụ nữ hút thuốc lá chủ động nhiễm HPV trong 

khi những phụ nữ hoàn toàn không hút thuốc tỉ lệ nhiễm 

HPV là 10,68% và 10,52% nếu chồng hút thuốc, sự khác 

biệt có ý nghĩa về phương diện thống kê (p=0,02). 

Kết quả từ nghiên cứu này không cho thấy vai trò của hút 

thuốc lá thụ động (những phụ nữ có chồng hút thuốc lá 

tỉ lệ nhiễm HPV cũng tương đương những phụ nữ mà cả 

2 vợ chồng không hút thuốc) mà chỉ ra nguy cơ nhiễm 

HPV tăng lên gấp 3,5 lần khi phụ nữ hút thuốc chủ động 

so với đối tượng không hút (OR=3,5; p=0,01).
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 Sử dụng BCS thường xuyên OR=2,28 và p= 0,01. Sử 

dụng bao cao su thường xuyên giảm nguy cơ nhiễm 

HPV khoảng 2 lần so với người không dùng.

KẾT LUẬN

 Tỉ lệ nhiễm HPV ở phụ nữ TP HCM: 10,84% (khoảng 

tin cậy 95%: 0,09-0,12), nhiễm các týp nguy cơ cao 

chiếm 9,1% và 1,74% nhiễm các týp nguy cơ thấp.

 Sự phân bố các týp theo thứ tự: týp 16 chiếm tỉ lệ 

cao nhất 55,95% (94/168), kế đến là týp 18 chiếm 

38,1% (64/168), týp 58 chiếm 11,13% (19/168), týp 

11 chiếm 4,76%, týp 6 chiếm 3,57%, các týp khác 

tỷ lệ không cao.

 Các yếu tố nguy cơ liên quan với nhiễm HPV:

 Phụ nữ hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm HPV cao gấp 

3 lần những phụ nữ hoàn toàn không tiếp xúc với 

khói thuốc (OR= 3,08 và p= 0,02).

 Những phụ nữ sử dụng bao cao su thường xuyên 

có khả năng bảo vệ khỏi nhiễm HPV tại cổ tử cung 

khoảng 2 lần so với người không sử dụng hoặc sử 

dụng không thường xuyên (OR=2,2 và p= 0,01).
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